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Cũng theo phân loại của Viện Hàn lâm Thần kinh học 
Hoa Kỳ, tốc độ dẫn truyền thần kinh giảm dưới 50% 
trong tổn thương mất myelin thứ phát [trích dẫn từ 
3,5}. Như vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù 
hợp với cơ chế bệnh sinh của tổn thương thần kinh 
ngoại vi trên bệnh nhân suy thận mạn tính là tổn 
thương ưu thế sợi trục, kèm theo hiện tượng huỷ 
myelin thứ phát sau tổn thương sợi trục. 

Kết luận 
1. Giảm tốc độ dẫn truyền thần kinh hông khoeo 

trong vận động có tỷ lệ cao nhất, tiếp theo là giảm tốc 
độ dẫn truyền thần kinh hông khoeo ngoài với tỷ lệ 
tương ứng là 56,9% và 41,7%. Tỷ lệ bất thường các dây 
thần kinh chi dưới cao hơn các dây thần kinh chi trên. 

2. Tỷ lệ giảm biên độ đáp ứng cao hơn tỷ lệ giảm 
tốc độ dẫn truyền thần kinh ở các dây thần kinh 
nghiên cứu. 
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Nghiên cứu nồng độ IgE ở bệnh nhi hen phế quản 
 

Lê Văn Don, Bệnh viện 108 
 
Tóm tắt:  
Nghiên cứu nồng độ IgE ở bệnh nhi hen phế quản, 

chúng tôi thấy đa số bệnh nhi có tăng IgE (53/54 
bệnh nhi), nồng độ IgE nhóm hen phế quản cao hơn 
nhóm chứng (475 + 152 so với 105 + 23 ) và có tương 
quan thuận với mức độ hen. Xét nghiệm IgE là một 
chỉ tiêu có giá trị để chẩn đoán hen vì độ nhạy cao 
(98,15%) và độ đặc hiệu tương đối cao (88,37%).  

Từ khoá: IgE, hen phế quản 
Summary:  
Study on concentration of IgE in pediatric patients 

with bronchial asthma 
Study on concentration of IgE in pediatric patients 

with bronchial asthma, we founded that majority of 
patients who had increased concentration of IgE ( 
53/54 pediatric patients), concentration of IgE in 
pediatric patients was higher than control group (475 
+ 152 vs 105 + 23 ) and proportional correlation with 
level of bronchial asthma was observed. IgE test was 
valuable indicator for diagnosis of bronchial asthma 
because of high sensitivity (98,15%) and rather high 
specificity (88,37%).      

Key words: immunoglobulin E, bronchial asthma 
Đặt vấn đề 
Bệnh hen phế quản là một bệnh do cơ chế miễn 

dịch dị ứng gây ra. Theo phân loại của Gell Coombs, 
hen phế quản thuộc bệnh dị ứng type 1. Nhiều tác giả 
đã chứng minh vai trò của kháng thể dị ứng IgE trong 

cơ chế bệnh sinh của hen phế quản và hiệu quả của 
Xolair, bản chất là kháng thể đơn dòng chống IgE 
trong điều trị hen. Tuy nhiên, giá trị chẩn đoán của 
xét nghiệm kháng thể dị ứng IgE thì vẫn còn ít tác giả 
nghiên cứu. Đặc biệt, hen phế quản ở trẻ em nhiều 
khi rất khó phân biệt với viêm phế quản co thắt. Vì 
vậy, chúng tôi tiến hành đề tài này nhằm mục tiêu xác 
định giá trị chẩn đoán của IgE trong bệnh hen phế 
quản ở trẻ em. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng:  
- Nhóm bệnh nhân hen: gồm 54 bệnh nhân, tuổi 

từ 1-15, điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện 108 từ 2006-
2010. 

- Nhóm đối chứng: gồm 43 bệnh nhân bị viêm phế 
quản, viêm đường hô hấp trên, sốt,... có cùng lứa tuổi 
và thời gian điều trị. 

Tiêu chuẩn chẩn đoán, tiêu chuẩn phân loại mức 
độ hen (nhẹ, vừa, nặng) dựa vào tiêu chuẩn của Viện 
sức khoẻ và tim phổi Hoa Kỳ 1992. 

Tiêu chuẩn loại trừ: 
Bệnh nhân mắc các bệnh dị ứng, dị ứng thuốc, 

bệnh tự miễn, đang điều trị corticoid, bệnh nhân 
không đồng ý nghiên cứu... 

2. Phương pháp nghiên cứu: mô tả, tiến cứu, 
cắt ngang. 

Khám xét và lựa chọn nhóm nghiên cứu, nhóm đối 
chứng do các bác sĩ chuyên khoa Nhi và chuyên khoa 
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Hô hấp thực hiện. 
Sau khi có chẩn đoán xác định, các bệnh nhân 

được lấy 2 ml máu đưa sang khoa Miễn dịch để xét 
nghiệm IgE total. 

Kỹ thuật xét nghiệm IgE: dùng kỹ thuật hoá phát 
quang miễn dịch, thực hiện trên máy Immulite 2000 
của hãng Siemen (Cộng hoà liên bang Đức). Giá trị 
tham chiếu đối với người bình thường: 0-87 IU/ml. 

Đăng ký: các bệnh nhân được đăng ký theo mẫu 
Xử lý số liệu: bằng các thuật toán thích hợp, dùng 

phần mềm STA-WIN. 
Kết quả nghiên cứu 
Bảng 1: Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 

Độ tuổi Nam Nữ 
< 12 tháng 5 4 
13-36 tháng 10 5 
37-72 tháng 8 5 

7-15 tuổi 11 6 
Tổng 34 20 

- Các đối tượng nghiên cứu đều < 15 tuổi 
- Số lượng bệnh nhi nam cao hơn số lượng bệnh 

nhi nữ 
Bảng 2: Nồng độ IgE ở các bệnh nhi hen phế 

quản 
Nồng độ IgE    

  (IU/ml) 
Hen phế quản 

(n=54) 
Nhóm chứng 

(n=43) 
p 

Nồng độ trung bình 475 + 152 105 + 23 <0,05 
Nồng độ < 87 IU/ml  1 38  

Nồng độ 87-200 IU/ml 12 4 <0,05 
Nồng độ 201-500 IU/ml 22 1  

Nồng độ >500 IU/ml 19 0  
- Nồng độ IgE ở các bệnh nhi hen phế quản cao 

hơn nhóm chứng, p <0,05 
- Đa số các bệnh nhi hen phế quản có tăng IgE, 

trong đó 41/54 bệnh nhân (75,92%) tăng cao gấp hơn 
2 lần bình thường.  

Bảng 3: Nồng độ IgE ở bệnh nhi theo mức độ của 
bệnh hen phế quản 

Mức độ hen Nồng độ IgE (IU/ml) 
Nhẹ (n = 25 ) 295 + 101 
Vừa ( n = 21) 551 + 173 
Nặng (n = 8) 838 + 248 

Nồng độ IgE có liên quan thuận khá chặt chẽ với 
mức độ bệnh hen, mức độ hen càng nặng, nồng độ 
IgE càng cao. 

Bảng 4: Độ nhạy, độ đặc hiệu của xét nghiệm IgE 
trong hen phế quản 

Nhóm đối tượng IgE tăng IgE không tăng 
Hen phế quản (n =54) 53 1 

Nhóm chứng bệnh (n=43) 5 38 
Từ bảng trên tính ra:  Độ nhạy Se = 53/ (53 + 1) = 

98,15% 
Độ đặc hiệu Sp = 38/ (38 + 5) = 88,37% 
Có thể nhận thấy rằng xét nghiệm IgE là một xét 

nghiệm có giá trị trong hen phế quản ở trẻ em vì có 
độ nhạy rất cao và độ đặc hiệu tương đối cao. 

Bàn luận 
Đa số các bệnh nhi hen phế quản có tăng IgE 

Kết quả nghiên cứu ở 54 bệnh nhi hen phế quản, 
chúng tôi thấy nồng độ IgE tăng ở 53 bệnh nhi, chỉ có 
1 bệnh nhi không tăng. Trong khi đó ở 43 bệnh nhi 
thuộc nhóm chứng bệnh, chỉ có 5 bệnh nhi có IgE 
tăng. Trong số các bệnh nhi có tăng IgE, có tới 
75,92% bệnh nhi có nồng độ IgE tăng cao gấp hơn 2 
lần giá trị tham chiếu bình thường. Nhận xét này cũng 
hoàn toàn phù hợp với nhận xét của các tác giả Thái 
Thanh Thư (1999) và Pat Bass (2009). Như vậy, có 
thể thấy rằng, đa số bệnh nhi hen phế quản có nồng 
độ IgE tăng cao.  

IgE có liên quan với mức độ cơn hen 
Các nhận xét của Pat Bass (2009) cho thấy rằng 

nồng độ IgE có liên quan chặt chẽ với mức độ nặng 
của cơn hen. Các bệnh nhi có nồng độ IgE cao, sau 
khi sử dụng Xolair để trung hoà thì nồng độ IgE giảm 
nhanh và cơn hen được kiểm so ţ. Như vậy, có thể 
thấy rằng, nồng độ IgE có liên quan chặt chẽ với mức 
độ cơn hen. Các kết quả nghiên cứu của chúng tôi 
cũng thấy rằng, ở các bệnh nhân hen nhẹ, nồng độ IgE 
thấp hơn so với các bệnh nhân hen nặng. Vì vậy, xét 
nghiệm IgE có thể coi như một chỉ tiêu để đánh gi  ̧
mức độ cơn hen và cũng là một chỉ tiêu quan trọng để 
đánh giá kết quả điều trị hen của thuốc Xolair. 

Xét nghiệm IgE là một xét nghiệm bổ trợ chẩn 
đoán hen phế quản ở trẻ em có độ nhạy và độ đặc 
hiệu cao. 

Các tác giả Nguyễn Năng An, Tô Văn Hải, Lê 
Đặng Thuỳ Linh, Lê Thị Nga chưa đặt vấn đề đưa IgE 
vào tiêu chuẩn chẩn đoán và phân loại hen phế quản. 
Các kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấy rằng xét 
nghiệm IgE là một xét nghiệm có độ nhạy cao và độ 
đặc hiệu tương đối cao trong chẩn đoán hen phế 
quản. Hơn nữa nồng độ IgE còn là cơ sở giải thích cơ 
chế bệnh sinh của hen phế quản là bệnh dị ứng type 
1 theo phân loại của Gell Coombs. Vì vậy, cần thiết 
nên đưa  IgE vào tiêu chuẩn chẩn đoán và phân loại 
hen phế quản, đặc biệt trong điều kiện hiện nay, 
tuyến tỉnh đã có trang bị các máy xét nghiệm miễn 
dịch có thể dễ dàng thực hiện xét nghiệm này. 

Kết luận 
Nghiên cứu nồng độ IgE ở bệnh nhi hen phế quản, 

chúng tôi nhận thấy nồng độ IgE ở các bệnh nhi hen 
phế quản cao hơn có ý nghĩa so với nhóm chứng, đa 
số các bệnh nhi hen phế quản đều có tăng nồng độ 
IgE, mức độ tăng IgE tỷ lệ thuận với mức độ bệnh hen. 
Xét nghiệm IgE có thể là xét nghiệm bổ trợ chẩn đoán 
hen phế quản ở trẻ em vì độ nhạy cao (98,15%) và độ 
đặc hiệu cao (88,37%). Các bác sĩ nên chỉ định xét 
nghiệm này ở bệnh nhân hen phế quản trẻ em, đặc 
biệt khi cần chẩn đoán phân biệt hen phế quản và 
viêm phế quản co thắt. Nồng độ IgE còn là  cơ sở để 
chỉ định thuốc Xolair, một thuốc mới trong điều trị hen.  
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THEO DÕI TIẾN TRIỂN CẬN THỊ 
Ở HỌC SINH PHỔ THÔNG Đã ĐEO KÍNH HAI NĂM  

 
Hà Huy Tài – Bệnh viện Mắt TW 

 
TÓM TẮT 
Mục tiêu: Đánh giá mức độ tiến triển cận thị ở 27 

học sinh đã đeo kính  trên 2 năm khám lại tại BV Mắt 
TW năm 2009. Phương pháp: Hồi cứu và mô tả cắt 
ngang. Kết quả: Mức độ tiến triển cận thị trung bình 
trong 2 năm là 1,32D ± 0,48D. Mức tăng cận thị ở 
nam thấp hơn nữ (1,21D so với 1,50D). Nhóm tuổi 
12-13 có mức tiến triển cận thị cao nhất (1,58D) trong 
các nhóm nghiên cứu, thấp nhất là nhóm 16-18 tuổi 
(0,81D). Nhóm  bắt đầu đeo kính ở độ 6-9 tuổi có tiến 
triển nhanh nhất (1,57D). Nhóm bắt đầu đeo kính với 
số từ 2D trở xuống có mức tăng cao hơn nhóm bắt 
đầu đeo  với số từ 2D trở lên (1,22D/2 so với 1,71D/2 
năm). Kết luận: Mức tăng cận thị trung bình trong 2 
năm là 1,32D/năm. Sự tiến triển của cận thị liên quan 
tới một số yếu tố như giới, độ tuổi, tuổi bắt đầu đeo 
kính, độ cận lúc ban đầu  đeo kính.  

Từ khoá: Cận thị, tiến triển cận thị, học sinh phổ 
thông. 

Summary 
A 2-year longitudinal study of myopia 

progression in school children examined in 
National Eye Hospital 

Aim: To evaluate the progression of myopia in 
school children wearing glasses more than 2 years 
examined in National Eye Hospital in the year 2009. 
Methods: Retrospective and cross sectional 
descriptive study on 27 myopic children. Results: 
The average rate of myopia progression for 2 year 
was 1.32D; The myopic increase in male is lower 
than that in female (1.21D vs 1.50D). Myopic 
progression of children aged of 12-13 year old is 
fastest in 5 studied age groups. Children wearing 
glasses early in 6-7 year old  have fastest myopic 
progression (1.57D), Children in group wearing 
glasses with power more than 2 D at the begining 
have   myopic progression higher than group wearing 
glasses with power < 2 D at the begining (1.22D/2 vs 
1.71D. Conclusions: The  mean rate of myopic 
progression in glasses weared children/ 2 year was 
1.32D. The  myopic progression was related to many 

factor, such as sex, age group, age of glasses 
wearing, the glasses power at beginning. Key words: 
Myopia, myopic progression,  school children.  

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ở nước ta tật cận thị ngày càng được quan tâm 

của toàn xã hội trên nhiều góc độ: tỷ lệ trẻ em bị cận 
ngày càng tăng, tiến triển nhanh, liệu có thể phòng 
chống được cận thị ?, giải pháp làm giảm tỷ lệ mắc 
cận và hạn chế tiến triển của cận thị… Nhìn chung 
hiện nay tỷ lệ cận thị ở học sinh cấp 1 vào khoảng 
dưới 10%, cấp 2: trên dưới 20% và cấp 3: trên dưới 
30%. Mặc dù nhiều năm nay chưa có cuộc điều tra 
nào về cận thị mang tầm quốc gia, nhưng theo kết 
quả của nhiều cuộc điều tra ở các địa phương trên cả 
nước thì tỷ lệ cận thị thay đổi khá rõ tuỳ theo độ tuổi 
(cấp học), vùng địa lý sinh sống (Thành thị, nông 
thôn) và liên quan một số yếu tố dịch tễ khác. 

Ở Việt Nam, từ trước tới nay đã có khá nhiều 
nghiên cứu về tỷ lệ mắc bệnh cũng như về một số 
yếu tố dịch tễ học liên quan tới cận thị nhưng có rất ít 
nghiên cứu đánh giá về mức độ tiến triển của cận thị 
và các yếu tố liên quan tới tiến triển cận thị. Chúng tôi 
tiến hành nghiên cứu này tại Phòng khám Bệnh viện 
mắt TW nhằm đánh giá sự tiến triển cận thị ở học 
sinh phổ thông đã đeo kính qua thời gian theo dõi từ 
1- 2 năm. Trong khuôn khổ bài báo này, xin giới thiệu 
kết quả đánh giá sau 2 năm theo dõi. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu 
Học sinh trong độ tuổi 6-18 được chẩn đoán là 

cận thị và đã đeo kính từ 2 năm trở lên (trong số 150 
học sinh đã đeo kính trên 1 năm -  Cỡ mẫu nghiên 
cứu chung) đến khám lại tại BV mắt TW từ tháng 
6/2009, với các điều kiện: bệnh nhân (BN) có sổ 
khám bệnh cũ được ghi chép rõ ràng về kết quả 
khám, thử kính và đo khúc xạ của  lần khám trước 
đây 2 năm. Ở lần khám trước, thị lực với kính đeo đạt 
10/10. 

2. Phương pháp nghiên cứu   
-Thiết kế nghiên cứu:  Phương pháp hồi cứu và 

mô tả cắt ngang. 


